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THUYẾT MINH

1.  Các căn cứ pháp lý:  

- Quyết định số 933/QĐ-BXD ngày 27/10/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt đề cương dự án sự 

nghiệp kinh tế TKĐH năm 2011 “Nhà ở và công trình công 

cộng thuộc vùng thiên tai, khu tái định cư tại miền Trung và 

Tây Nam bộ” 

- Quyết định số 535/QĐ-BXD  ngày 08/06/2012 về việc phê 

duyệt đề cương và dự toán nhiệm vụ thiết kế tập mẫu nhà ở 

vùng thiên tai thuộc dự án TKĐH năm 2011 

- Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 về chính 

sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt 

khu vực miền Trung 

- Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011 - Phê duyệt 

chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 1980/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ 

ngày 17/10/2016 về ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã 

nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội ban hành 

ngày 18/06/2014 

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 

25/11/2014 

2. Tài liệu và Hệ thống tiêu chuẩn quy phạm: 

2.1. Các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bắt buộc áp dụng: 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2021/BXD về Quy 

hoạch xây dựng; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02 : 2009/BXD về số 

liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng ban hành kèm 

theo Thông tư số 29/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 của Bộ 

Xây dựng; 

- QCXDVN 05:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, 

nhà ở và công trình công cộng an toàn sinh mạng và sức 

khoẻ. 

- QCVN 06: 2021/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an 

toàn cháy cho nhà và công trình; 

- QCVN 09:2017/BXD  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các 

công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. 

- QCVN 10:2014/BXD về Xây dựng công trình đảm bảo 

người khuyết tật tiếp cận sử dụng. 

- QCVN 12:2014/BXD Hệ thống điện trong nhà ở và công 

trình công cộng 

- QCVN 22:2016 Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng 

– mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc. 

- Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình 

2010, ban hành theo quyết định số 47/1999QĐ-BXD ngày 21 

tháng 12 năm 1999 của Bộ Xây Dựng. 

- QCVN14:2008/BTNMT , Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về 

nước thải sinh hoạt. 
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- Và các QCVN có liên quan 

2.2.  Danh mục các tiêu chuẩn quốc gia, tài liệu kỹ thuật chủ 

yếu liên quan đến thiết kế Nhà ở vùng thiên tai do chủ đầu tư 

quyết định áp dụng bao gồm: 

a. Thiết kế kiến trúc: 

- TCVN 9411:2012 Nhà ở liền kề, tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 9254-1:2012 Nhà và công trình dân dụng - Từ vựng 

- Phần 1: Thuật ngữ chung; 

- TCVN 4614:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Các 

bộ phận cấu tạo ngôi nhà. Ký hiệu quy ước trên bản vẽ xây 

dựng. 

b. Thiết kế kết cấu: 

- TCVN 2737:1995 - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn 

thiết kế. 

- TCVN 9386-1:2012 - Thiết kế công trình chịu động đất - 

Phần 1: Quy định chung, tác động động đất và quy định với 

kết cấu nhà. 

- TCVN 9386-2:2012 - Thiết kế công trình chịu động đất - 

Phần 2: Nền móng, tường chắn và cách vấn đề địa kỹ thuật. 

- TCVN 1651-1-2018 - Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép 

thanh tròn trơn. 

- TCVN 1651-2-2018 - Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép 

thanh vằn. 

- TCVN 5574:2018 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - 

Tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 5575:2012 - Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế 

- TCVN 5573:2011 - Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép 

- TCVN: 6477:2011 - Gạch bê tông 

- TCVN 9362: 2012 - Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công 

trình 

- TCVN 9359: 2012 - Nền nhà chống nồm – Thiết kế và thi 

công 

- TCVN 4605:1988 - Kỹ thuật nhiệt – Kết cấu ngăn che – 

Tiêu chuẩn thiết kế 

c. Kỹ thuật công trình 

* Cấp điện: 

- TCVN7114-1:2008 Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam- Chiếu 

sáng nơi làm việc. 

- TCVN 9206:2012- Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công 

trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 9207:2012- Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công 

trình công cộng – tiêu chuẩn thiết kế. 

- TCVN 7447:2012- Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. 

- TCVN 9385:2012- Chống sét cho công trình xây dựng, 

hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống. 

- TCVN  4756:89 “Quy phạm nối đất và nối trung tính các 

thiết bị điện”. 

* Cấp thoát nước: 

- Cấp nước bên trong, Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4513:1988. 
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- Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn 

thiết kế TCXDVN- 33:2006. 

- Thoát nước bên trong,  Tiêu chuẩn thiết kế  TCVN 4474 

:1987. 

- Thoát nước mạng lưới bên ngoài và công trình, Tiêu chuẩn 

thiết kế TCXDVN 9757: 2008. 

- Xử lý nước thải – Nhà xuất bản Xây dựng 1996. 

- Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ của  PGS TS. 

Trần Đức Hạ , NXB Khoa học kỹ thuật. Xuất bản tháng 11 

năm 2006. 

* Thông gió – Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế: 

- TCVN 5687:2010 - Thông gió, điều tiết không khí, sưởi 

ấm. Tiêu chuẩn thiết kế 

* Phòng cháy, chữa cháy:  

- TCVN 2622:1995: Phòng chống cháy cho nhà và công 

trình - Yêu cầu thiết kế 

- TCVN 3890:2009:  Phương tiện phòng cháy và chữa cháy 

cho nhà và công trình, trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. 

d. Phòng chống mối: 

- TCVN 7958 : 2008, Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng 

chống mối cho công trình xây dựng mới 

e. Công tác hoàn thiện: 

- TCVN 5674, Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi 

công nghiệm thu 

* Ghi chú: Trường hợp các TC,QC nêu trên được soát xét 

sửa đổi, thay thế, thì áp dụng phiên bản mới nhất3. Phạm vi 

và điều kiện áp dụng của thiết kế điển hình 

3. Phạm vi và điều kiện áp dụng TKĐH: 

a. Phạm vi nghiên cứu:  

+ Bắc Trung Bộ:  

Khu vực 1 (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh)- vùng có khí 

hậu tương đối khắc nghiệt: mùa đông lạnh; mùa hạ nhiều 

nắng, nóng bức, đặc biệt xuất hiện gió Lào khô nóng.  

Khu vực 2 (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế) - 

mùa đông ở đây về cơ bản đỡ rét hơn, nhưng xuất hiện mưa 

dầm.  

+ Nam Trung Bộ:  

Khu vực 3 (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 

Định, Phú Yên, Khánh Hóa, Ninh Thuận, Bình Thuận) - khí 

hậu vùng Nam Trung Bộ có nhiều thuận lợi hơn Bắc Trung 

Bộ là không có mưa lạnh.  

b. Đối tượng nghiên cứu:  

+ Nhà ở thuần nông 

+ Nhà ở kết hợp cửa hang buôn bán - dịch vụ nhỏ 

+ Nhà ở kết hợp làm kinh tế trang trại, sản xuất phụ. 

+ Nhà vườn 

c. Điều kiện áp dụng: 

+ Hướng dẫn, gợi ý cho người sử dụng trên cơ sở lựa chọn 

mẫu phù hợp với điều kiện kinh tế, điều kiện tự nhiên, đáp 
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ứng yêu cầu phòng chống, giảm thiểu tác hai của thiên tai. 

Tùy theo địa hình cụ thể (đất bằng, đất dốc kiểu sườn đồi, 

đất ngập lũ nông sâu,…) và điều kiện kinh tế, người sử dụng 

có thể lựa chọn mẫu thích hợp.  

+ Giúp các chủ đầu tư thực hiện dự án tái định cư, quy 

hoạch các điểm dân cư mới tại các vùng thiên tại tại Miền 

Trung  

4. Nội dung nghiên cứu thiết kế điển hình 

4.1. Phương pháp nghiên cứu: 

- Lựa chọn phương pháp điển hình hóa bộ phận mặt bằng 

các không gian cơ bản (không gian ngủ, sinh hoạt, phục vụ, 

giao thông…) nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng, đồng thời tạo 

khả năng vận dụng linh hoạt phù hợp với từng gia đình.  

- Phương pháp nghiên cứu được dựa trên các nghiên cứu từ 

đối tượng sử dụng, cách tổ chức cũng như mối quan hệ, ảnh 

hưởng giữa các không gian chức năng của công trình. Trên 

cơ sở đó đề xuất được cách thức tổ hợp, lắp ghép thành công 

trình hoàn chỉnh. 

4.2. Phần NCCB: 

Dựa trên kết quả khảo sát về đặc điểm thiên tai, đặc điểm 

kiến trúc nhà ở trong khu vực, tập TKĐH đưa ra sơ đồ dây 

chuyền công năng, các giải pháp xây dựng nhà ở vùng thiên 

tai bao gồm các giải pháp quy hoạch, giải pháp kiến trúc, 

giải pháp thiết kế bộ phận, liên kết, gia cường… phù hợp với 

điều kiện tự nhiên, xã hội, tập quán sinh sống, đặc biệt đáp 

ứng được nhu cầu phòng chống thiên tai.  

Xây dựng tập trung thành cụm và bố trí so le nhau để cản 

luồng gió bão. Nhà chính nên quay về hướng nam, tránh 

hướng đông nam là hướng gió chính của mùa bão lũ.  

Mạng lưới giao thông với trục chính liên thôn chạy theo 

hướng Tây-Bắc; Đông-Nam; Bắc-Nam, đường các xóm chạy 

theo hướng đông tây cùng hướng với độ dốc chung của khu 

vực từ tây sang đông hướng về phía biển, kết hợp với hệ 

thống cống hoặc kênh mương thoát nước giúp cho nước thoát 

nhanh vào mùa lũ. Các giải pháp tổng mặt bằng theo dạng 

chữ L; chữ Đinh; chữ Nhị; chữ Môn. 

 Đặc điểm kiến trúc:  

+ Không gian cố định bao gồm sảnh, phòng khách (thờ), 

phòng ngủ, bếp + ăn, vệ sinh.  

+ Bộ phận có thể tách rời hoặc ghép liền là chỗ để xe, kho, 

chăn nuôi, sản xuất phụ, sân sau.  

+ Các modul chức năng chính là: phòng khách + thờ cho gia 

đình 3-5 người; 6-8 người; phòng ngủ đôi tổ hợp không gian 

ở cho nhà thuần nông 2-3-4 phòng ngủ. Nhà kết hợp kinh 

doanh sản xuất. 

+ Kết cấu chính: Quy định xây dựng các bộ phận từ móng 

đến mái đảm bảo liên kết chịu lực vững chắc cho nhà trong 

vùng chịu ảnh hưởng của gió bão. 

4.3. Các phương án thiết kế điển hình 
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Tập TKĐH đưa ra 26 phương án thiết kế minh hoạ cho 4 

đối tượng nhà. Đặc biệt 5 phương án nhà chòi nhằm đáp ứng 

nhu cầu thực tiễn cấp bách hiện nay. 

+ Nhà ở thuần nông: 10 mẫu 

+ Nhà ở kết hợp cửa hang buôn bán-dịch vụ nhỏ: 08 mẫu 

+ Nhà ở kết hợp làm kinh tế trang trại-sản xuất phụ: 04 mẫu 

+ Nhà vườn: 04 mẫu 

4.4. Các giải pháp thiết kế kiến trúc-quy hoạch: 

4.4.1.Giải pháp quy hoạch: 

- Không được xây dựng điểm dân cư trong hành lang và khu 

vực cấm xây dựng như quy định trong QCVN 01:2021/BXD. 

- Khu đất xây dựng phải đảm bảo các chỉ tiêu về quy hoạch 

được lấy theo quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD. 

- Khu đất xây dựng nên lựa chọn ở khu vực địa hình có độ 

dốc thấp, nơi khuất gió, gần nguồn nước, tránh được ảnh 

hưởng của bão lũ.  

- Cao độ nền khu ở phải cao hơn đỉnh lũ lớn nhất ≥ 0.3m; 

Cần bố trí  công trình tập trung thành cụm và  bố trí các nhà 

nằm so le nhau. Khuyến khích trồng cây xung quanh nhà để 

làm thay đổi tốc độ gió. 

4.4.2.Giải pháp kiến trúc: 

Ngoài các yêu cầu chung đối với nhà ở thông thường, ở khu 

vực thiên tai có các yêu cầu đặc thù sau: 

- Mặt bằng đơn giản, tránh cản gió, thoát lũ nhanh.  

- Kiến trúc nhà ở vững chắc, neo giằng liền khối từ thân đến 

mái, đảm bảo an toàn khi có bão, lũ. 

- Nhà ở thông thoáng, tránh gió Lào, lưu ý đến các giải pháp 

thoát người, cứu nạn như gác xép, cửa sổ mái… 

- Thiết kế các khu vực đặt bể chứa nước, chỗ trú ẩn khi có lũ 

dài ngày.  

4.4.3.Giải pháp kết cấu: 

- Kết cấu chịu lực: Khung BTCT liền khối (cột, dầm sàn), 

khung thép, tấm 3D panen nhẹ tiền chế, … 

- Kết cấu bao che: Tấm tường nhẹ 3 lớp, tấm tường 3D, tấm 

tường bằng sỏi nhẹ, xây gạch (đặc, rỗng, không nung…)… 

- Sàn: sử dụng tấm sàn BTCT lắp ghép, sàn BTCT đổ tại chỗ 

- Mái: mái BTCT, mái lợp tôn, ngói, xà gồ, vì kèo thép kết 

hợp tường thu hồi. 

- Tăng cường kết cấu xung quanh các phòng quan trọng, đòi 

hỏi an toàn trú ẩn như giải pháp lõi cứng, gia cố tầng áp mái… 

- Tăng cường trụ đứng và giằng ngang. 

- Nên sử dụng tấm tường và cửa cơ động dễ tháo rời, lắp ghép.  

- Không nên làm hiên ở đầu hồi hay góc nhà, nên làm hiên 

tách rời khỏi mái nhà và làm thêm trần phẳng, trần sát mái để 

gia cường cho mái hiên.  

- Tăng cường liên kết ngói, tấm lợp với hệ xà gồ mái, chống 

gió lùa làm tốc mái.  

4.4.4.Giải pháp vật liệu: 
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- Áp dụng công nghệ và giải pháp xây dựng tiên tiến, thích 

hợp với điều kiện thi công và kỹ năng xây dựng truyền thống 

tại từng địa phương. Kết hợp sử dụng vật liệu truyền thống 

với vật liệu hiên đại, tiên tiến hiện nay. Ưu tiên sử dụng vật 

liệu sinh thái bảo vệ môi trường. 

- Khuyến khích sử dụng vật liệu địa phương, tuy nhiên phải 

đề cao tính bền vững, đặc biệt chịu tác động của gió bão lớn, 

và ngâm nước dài ngày. 

- Thực hiện các chủ trương của Bộ Xây Dựng về phát triển 

vật liệu xây dựng cho nông thôn, hạn chế sử dụng gỗ trong 

xây dựng. 

- Sử dụng kết cấu nhà khung sườn kết cấu bằng thép nhẹ. Kết 

cấu bao che tấm tường nhẹ 3 lớp (tôn+lớp cách âm nhiệt+lớp 

MDF)…  

- Cửa đi, cửa sổ dễ dàng thay đổi, tháo rời di chuyển như cửa 

nhựa, nhôm… 

4.4.5.Giải pháp kỹ thuật: 

a. Điện - chiếu sáng: 

- Thiết kế điện tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế 

- Tận dụng chiếu sáng tự nhiên. Thiết kế chiếu sáng theo tiêu 

chuẩn TCVN 9207:2012, TCVN 9206:2012 và TCVN 

7447:2012. 

- Khuyến khích tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên như: 

khí biogas, năng lượng gió, năng lượng mặt trời để tạo nguồn 

năng lượng phục vụ cuộc sống. 

b. Cấp thoát nước - Vệ sinh môi trường: 

 Cấp nước: 

- Thiết kế theo TCXDVN 33-2006, Cấp nước - mạng lưới 

đường ống và công trình - tiêu chuẩn thiết kế. 

- Cần tận dụng các nguồn nước khác nhau: nước ngầm mạch 

nông, mạch sâu, nước mưa, nước mặt (sông, suối, giếng 

thấm). Đối với khu vực thiên tai yêu cầu phải có hệ thống tích 

nước trên cao, đề phòng trong mùa mưa lũ. 

 Thoát nước: 

- Thiết kế theo TCVN 7957-2008, Thoát nước - mạng lưới và 

công trình bên ngoài -Tiêu chuẩn thiết kế 

- Cần tận dụng các ao hồ, kênh rạch để thoát nước và làm sạch 

nước thải tự nhiên. 

- Tận dụng nước mưa thông qua hệ thống thu gom mái, nhằm 

tích nước cho mùa lũ và hạn hán trong khu vực. 

 Vệ sinh môi trường: 

- Các chất thải rắn cần phải có biện pháp thu gom, xử lý nhất 

là phân, rác, xác động thực vật để đảm bảo vệ sinh môi trường 

- Đối với các hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi, khuyến 

khích sử dụng bể khí sinh vật (biogas) trong khi ủ phân 

chuồng và thu khí metal làm khí đốt. 

4.4.6. Giải pháp thông gió: 

- Tận dụng tối đa thông gió tự nhiên. Căn cứ vào các yếu tố 

địa hình, khí hậu từng vùng sinh thái để chọn hướng nhà thích 
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hợp và tổ chức tốt thông gió tự nhiên cho công trình, bảo đảm 

che nắng chống nóng và cách nhiệt cho vỏ công trình. 

- Thiết kế hệ thống thông gió phải tuân theo các qui định 

trong tiêu chuẩn TCVN 5687-2010 “Thông gió, điều tiết 

không khí - Tiêu chuẩn thiết kế”. 

4.4.7. Chỉ dẫn về điều kiện hợp khối: 

- Nhà ở vùng thiên tai được tổ hợp từ bộ phận cố định bao 

gồm các không gian chức năng chính với bộ phận ghép là các 

không gian chức năng phụ, lắp ghép xung quanh, rời hoặc 

liền kề. 

4.5. Yêu cầu về khái toán và xác định các chỉ tiêu kỹ 

thuật: 

- Xác định khái toán cho từng phương án  theo các chỉ tiêu 

vật liệu chủ yếu (chú ý trong thiết kế điển hình không có giải 

pháp thiết kế móng). 

- Trong quá trình lập khái toán chú ý đến các giải pháp phân 

kỳ xây dựng cho phù hợp với nguồn vốn của gia chủ hoặc 

chủ đầu tư, ưu tiên các nhu cầu cấp thiết nhất nhằm tiết kiệm 

kinh phí. 

- Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật cần được nêu ra trong từng 

phương án thiết kế về các tiêu chí: 

Diện tích khu đất xây dựng 

Diện tích xây dựng 

Diện tích sử dụng 

Diện tích sàn 

Mật độ xây dựng 

Các chỉ tiêu vật liệu chủ yếu: gạch, xi măng, sắt thép… 

5.  Hướng dẫn sử dụng thiết kế điển hình 

Các thiết kế điển hình khi vận dụng bắt buộcphải thông 

qua các cơ quan tư vấn thiết kế. Các giải pháp thiết kế chỉ 

mang tính hướng dẫn, không áp đặt phải sử dụng. 

Các cơ quan tư vấn thiết kế có trách nhiệm giúp chủ đầu tư 

lựa chọn phương án phù hợp về yêu cầu sử dụng, điều kiện kinh 

tế, cũng như hình thức kiến trúc. 

 Phục vụ công tác quản lý: 

Người quản lý sử dụng hồ sơ thiết kế điển hình nhà vùng 

thiên tai tại Miền Trung và Tây Nam Bộ làm tài liệu tham 

khảo, so sánh khi làm công tác thẩm tra, phê duyệt dự án. 

- Phục vụ công tác thiết kế, xây dựng: 

+ Các phương án thiết kế điển hình được thiết kế cho các khu 

đất giả định. Người sử dụng thiết kế điển hình vận dụng trên 

cơ sở khu đất cụ thể và quy hoạch của khu vực, lựa chọn mẫu 

thiết kế phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu sử dụng 

+ Thiết kế điển hình được vận dụng trong thực tế thông qua 

thiết kế cơ sở và bản vẽ thiết kế thi công. Do không có thiết 

kế móng nên trong quá trình vận dụng tại địa phương phải 

khảo sát địa chất và thiết kế móng theo quy định. 

6.  Thời hạn sử dụng thiết kế điển hình 

Thời hạn sử dụng thiết kế điển hình nhà ở vùng thiên tai 

tại Miền Trung: 05 năm. 



 phần nghiên cứu cơ bản

- Miền Trung Việt Nam có phía Bắc giáp khu vực đồng bằng Sông Hồng và Trung du miền núi vùng Bắc Bộ
phía Nam giáp các tỉnh Bình PHƯỚc, Đồng Nai  và Bà RÞa-Vòng Tàu vùng Nam Bé
phía Đông giáp Biển Đông
phía Tây giáp vùng tây nguyên, 2 NƯỚC Lào và Campuchia.
- Dải đất miền Trung được bao bọc bởi những dãy núi chạy dọc bờ phía Tây  và sườn bờ biển phía Đông. địa hình Trung
Bộ có độ cao thấp dần từ khu vực miền núi xuống đồi gò trung du, xuôi xuống các đồng bằng phía trong dải cồn
cát ven biển rồi ra đến các đảo ven bờ.

- đặc điểm nổi bật của Khí hậu Trung Bộ là mùa mưa và mùa khô không cùng xảy ravào một thời kỳ trong năm của 2 vùng khí hậu bắc bộ
và nam bộ.
+ Khu vực Bắc Trung Bộ Vào mùa đông có gió Đông Bắc mang theo hơi nước từ biển vào nên thời tiết lạnh kèm theo mưa. mùa hè không
còn hơi nước từ biển vào nhưng cộng với gió mùa tây nam (gió lào) thổi ngược lên gây thời tiết khô nóng. Nhiệt độ vào có thể lên đến
 40 độ c trong khi đó độ ẩm không khí lại rất thấp.
+ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ ít lạnh hơn do gió mùa Đông Bắc khi thổi đến đây bị chặn lại bởi dãy Bạch Mã.vì vậy vào mùa hè khi xuất
hiện gió mùa tây nam thổi vào qua dẫy trường sơn sẽ gây ra thời tiết khô nóng cho toàn khu vực.

mưa lũ, gió bão, áp thấp nhiệt đới:
- mưa bão và lũ lụt là 2 loại hình thiên tai gây thiệt hại nhất ở các tỉnh duyên hải miền trung. ngoài ra còn có thêm  lốc xoáy, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất xảy ra
ở các miền núi và gò đồi. ngập lụt, xâm nhập mặn xẩy ra ở vùng đồng bằng ven biển.
- sông ngoì miền trung ngắn vì núi chạy sát biển, nhiều ghềnh thác khó đi lại, sườn dốc nước chảy không kịp tràn ra hai bên bờ thường hay gây lũ vào mùa
mưa. bắc trung bộ mưa vào tháng 9, 10. nam trung bộ mưa vào tháng 11,12. Vào mùa mưa, các đợt mưa kéo dài từ 16-24 ngày/tháng. Các dòng sông thường
có lòng sông hẹp. độ dốc lớn, diện tích lưu vực nhỏ nên với lượng mưa tương đối lớn trút xuống sẽ sinh ra lũ quét lũ ống ở khu vực trung du miền núi  phía
tây và gây lụt lội cho các khu vực đồng bằng thấp phía Đông. lũ lụt trên các sông ở trung bộ thường vào tháng 10,11, dòng chảy trong mùa lũ thường
chỉ tập trung trong thời gian ngắn. đây là thời kỳ lũ lụt lớn nhất xảy ra trong năm. cường suất, biên độ, đỉnh lũ thường rất lớn, ác liệt tập trung nhanh về
đồng bằng nhỏ phía hạ lưu. tình trạng ngập lụt do lũ tràn từ thượng nguồn về. đồng bằng sông thu bồn, đồng bằng sông trà khúc, sông vệ thường có
lượng mưa nhỏ hơn so với thượng nguồn nên ảnh hưởng của mưa tới chỗ ngập lụt không lớn. ngập lụt của các đồng bằng này chủ yếu do lũ lớn tràn
nước vào các vùng trũng ven sông.
- lũ tiểu mãn (gây ngập úng) xảy ra từ tháng 4-6 hàng năm. lốc xoáy, dông sét, mưa đá xảy ra quanh năm.

+ KHU VỰC Bắc trung bộ (bao gồm toàn bộ phía Bắc đèo Hải Vân) được bọc bởi những dãy núi có độ cao trung bình
và thấp, chạy dọc bờ phía Tây. sƯờN bờ biển phía Đông là các đồng bằng do các sông lớn và biển bồi đắp.
- Nam trung bộ (bao gồm khu vực đồng bằng ven biển Nam Trung Bộ thuộc phía Nam đèo Hải Vân) Là khu vực cận giáp
biển, Có ĐịA HÌNH bao gồm đồng bằng ven biển và núi thấp. các  dãy núi phía Tây đâm ra biển tạo nên địa hình đồng
bằng duyên hải mang tính chất chân núi-ven biển, có diện tích hạn hẹp.

đặc điểm tự nhiên MIỀN TRUNG

bắc trung bộ

nam trung bộ

* vị trí địa hình:

* khí hậu:

bản đồ khu vực miền trung

hình ảnh NHÀ ở Bị ngập lụt trong mưa lũ, gió bão

đặc điểm tự nhiên miền trung

* đặc điểm thiên tai trong vùng:

tại miền trung và miền tây nam bộ
kt - 01nhà ở vùng thiên tai NO.17-MT.TN.01-15

NO.17-mt.NV.04-15
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 phần nghiên cứu cơ bản

đặc điểm dân cư-xã hội miền trung
*đặc điểm phát triển dân cư:
-hình thành từ lâu đời, phân bố tập trung tại khu vực trung du  và đồng bằng có địa thế cao và ít bị ngập lụt. có truyền thống văn hóa nhưng đời sống gặp
nhiều khó khăn. đặc biệt tập quán sinh sống dễ thích nghi với những điều kiện mới và chịu ảnh hưởng lớn, nguy hiểm của lũ quét. dân cư tập trung tại các
đồng bằng ven biển thường bị ngập sâu khi lũ lụt kết hợp với triều cường là một trong những hình thái dân cư đặc trưng của vùng và cũng chịu nhiều hiểm
họa thiên tai.
-các hình thái dân cư chủ yếu:
+dân cư ven biển đánh bắt và nuôi trồng thủy sản
+dân cư nông nghiệp
+dân cư vùng ngập lũ
+dân cư vùng núi

đặc điểm kiến trúc nhà ở  tại miền trung
1. tổng mặt bằng:
- đặc trưng trong bố cục mặt bằng nhà ở truyền thống miền trung là tổng thể nhà ở bao gồm nhiều nếp nhà được xây dựng với mái liền kề. nhà trên và nhà dưới thường xây vuông góc với nhau và cùng
hướng về sân phơi phía trước nhà. nhà trên thường có từ 5-7 gian, nhà dưới từ 3-5 gian. không gian nhà trên được bố cục đối xứng gồm gian giữa là nơi đặt bàn thờ tổ tiên, các gian buồng bên cạnh là
chỗ ngủ hoặc kho chứa đồ.
- khác với nhà ở truyên thống bắc bộ, trừ những nhà bám theo đường giao thông, có hướng quay ra mặt đường, còn lại phần lớn nhà ở miền trung thường quay về hướng thuận lợi đông nam-nam; nam
sẽ tránh được gió lạnh về mùa đông và đón gió mát về mùa hè, việc thông gió mùa hè là rất cần thiết ngay cả khi có gió lào. khi có bão, gió thường thổi vào đầu hồi hay góc nhà. các khối nhà phụ
thường đặt vuông góc hoặc song song với nhà chính.
- nhà luôn có gian thờ ở giữa, số gian luôn lẻ, nhà bình thường có gác lửng. hay có phòng lồi. nền nhà được tôn cao 40-60cm so với mặt sân. quanh nhà trồng cây che nắng, cản gió và cản sức nước
- vật liệu được sử dụng có tính chất cách nhiệt, thoáng mát, tường vách có khi chỉ là phên, dại đơn giản.
- mặc dù ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên và xã hội từng vừng tuy có khác nhau, qua quá trình giao lưu hội nhập lâu đời, nhà ở nông thôn miền trung có cấu tạo khá đồng nhất. trên quan điểm về cấu
tạo kiến trúc và mức độ kiên cố chống bão lũ có thể phân chia nhà ở nông thôn thành 3 loại sau:
+ nhà thế hệ 1
+ nhà thế hệ 2
+ nhà thế hệ 3

2.1. nhà thế hệ 1:

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ

kt - 02đặc điểm dân cư, xã hội miền trung

- là những ngôi nhà mang đậm nét truyền thống kết cấu gỗ, bên ngoài là tường bao, bên trong là khung gỗ truyền thống. cột,
kèo, quá giang bằng gỗ. tường mang tính chất bao che, có thể bằng gỗ, bằng đá ong (vùng ven núi có đất đá ong), đá sò
(vùng ven biển có mỏ đá sò), bằng phên vách liếp đắp đất trộn rơm. một số nơi xây bằng gạch chỉ vữa tam hợp mác 25. tường
không xây trụ gạch hay trụ btct. theo thông lệ, cột không được neo ở móng mà chỉ đặt tự do lên đá tảng, bê tông hoặc móng
gạch. mái lợp ngói ta, ngoái máy, rơm rạ...nhiều lớp nên nặng, nhà khá ổn định. mái lại thấp nên ít khi bị gió lật hay nước dâng
nổi. ở những vùng có bão mạnh, nhà ở thường làm thấp tránh gió bão, ở trung du đồng bằng nhà ở được làm cao hơn. loại
nhà này chiếm khoảng 15% trong tổng số nhà ở miền trung và đang có nguy cơ mất dần.
- dạng nhà thế hệ 1 đơn giản và cổ nhất là nhà đội, có mặt bằng hình vuông 1 gian 2 chái, mái lợp ngói liệt, vách gỗ. nhà nhỏ
có 1 gian. nhà lớn có dạng 3-5 gian, 2 chái . mái nhà thường kéo xuống thấp. gian giữa là nơi ngủ của chủ nhà, 1 gian bên là nơi
tiếp khách và đặt bàn thờ tổ tiên, 1 gian bên nữa là nơi đặt cót thóc, cối xay. ở các gian phụ là bếp rồi đến chuồng trâu, bò. gác
lửng là nơi cất đồ đạc và trú thân trong mùa lũ ngập nước.
- có thể có hiên hoặc không có hiên, hiên thường được tạo bởi phần phía trước nhà do xây tường thụt  vào, do vậy mái hiên
thường là mái nhà. các mái hiên đua ra tạo thành các không gian đệm  đảm bảo mát về mùa hè, ấm về mùa đông. nhà thế hệ 1
xây sau này, tường được xây bằng gạch 220 chịu lực khá tốt. khả năng chống bão của loại nhà này không lớn.
- vì ảnh hưởng của gió tây khô nóng nên treo rèm là biện pháp có nhiều ưu điểm nhất. ánh sáng mùa hề cần được che chắn
nhưng gió tây nam cần phải được thông thoáng. rèm bằng nứa đan thưa có nhiều lỗ, được nâng lên hạ xuống với nhiều thang
bậc tạo nên sự điều hòa về gió và ánh sáng của phòng ở, dùng cọc chống để thay đổi độ cao của rèm
- những nhà có hệ thống bao che bằng vật liệu tre, nứa, ván gỗ được gác lên dầm gỗ hoặc tre để có khoảng cách với nền nhà
khoảng < 15cm tạo thông thoáng và tránh ẩm mốc, tăng độ bền của vật liệu.
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 phần nghiên cứu cơ bản

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ

kt - 03
đặc điểm kiến trúc

nhà ở vùng thiên tai miền trung

đặc điểm kiến trúc nhà ở vùng thiên tai miền trung

2.2. nhà thế hệ 2:
- ra đời muôn hơn nhà thế hệ 1, có dạng bán kiên cố. nhà có tường chịu lực hoặc tường kết hợp khung gỗ chịu lực, mái lợp
ngói, có thể có hiên. phổ biến nhất là dạng nhà có phần phát triển ra phía trước thành những phòng  lồi  mái bằng. tường chịu
lực bao quanh nhà, có vách ngăn phòng và gian thờ ở chính giữa. mái lợp ngói máy trên hệ xà gồ, cầu phong, li tô, hoành
(đòn tay) gác lên đỉnh tường và phần vì kèo các gian giữa. mái hiên có thể gắn liền hoặc tách rời khỏi mái chính, không có
trần hiên. có nhiều nhà hiên là mái bằng tách rời khỏi mái chính (hiên tây)
- dạng nhà ở này chiềm 70% tổng số nhà ở nông thôn miền trung. nhiều trường hợp nhà thế hệ 1 được cải tiến thành nhà ở thế hệ
2, trong đó phần còn lại của nhà cũ thể hiện rõ nhất ở bộ khung gỗ với dàn vì kèo truyền thống điển hình nhưng các chái bị
loại bỏ, thay vào đó là hiên mái bằng. loại thứ nhất là nhà 3 gian không có hiên, kích thước gian giống nhà thế hệ 1, nhà cổ có
kèo cột gian giữa đặt tự do lên nền, mái lợp ngói liệt, nhà muôn hơn có vách ngang hoặc tường bổ trụ ở gian giữa thay cho
cột gỗ, mái lợp ngói. loại thứ hai hay gặp là nhà 3 gian có tường thụt vào tạo thành hiên, hiên tách rời khỏi mái chính, có thể
làm dốc hoặc tấm ngang. hoặc có thể là nhà xây mái dốc 1 chiều, loại hiên thụt vào kết hợp với phòng lồi ra.
- nhà thế hệ 2 về cơ bản là đáp ứng được yêu cầu chịu gió bão nếu như hệ thống neo giằng tốt.

2.3. nhà thế hệ 3:
- đây là loại nhà xây theo kiểu thành thị, tường gạch, khung btct chịu lực, cao 1-2 tầng (đa phần là 1 tầng)
- mái bằng bê tông cốt thép. kích thước mặt bằng thông thường giống như nhà thế hệ 2, cầu thang bố trí ở 1 đầu hồi. nhìn chung loại nhà này chịu được bão, tuy nhiên do thiếu thiết kế và không có sự giám
sát kỹ thuật nên khả năng chống bão còn phụ thuộc vào chất lượng thi công.
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 phần nghiên cứu cơ bản

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ

kt - 04
đặc điểm kiến trúc

nhà ở vùng thiên tai miền trung

đặc điểm kiến trúc nhà ở vùng thiên tai miền trung

3. kết luận:
3.1. văn bản pháp quy:
3.2. kiến nghị và đề xuất:
- từ khảo sát, đánh giá hiện trạng xây dựng nhà ở của người dân miền trung, dựa trên các cơ sở khoa học để đưa ra các biện pháp phòng chống giảm nhẹ thiệt hại do bão gây ra cho người và tài sản.
- quy hoạch: không bố trí các điểm dân cư trên các khu vực bị lũ quét. kiến nghị đưa ra một số mẫu nhà nhằm phòng tránh bão lũ, đảm bảo tiêu chí ở phù hợp với điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội, điều kiện
kinh tế của người dân trong vùng bị thiên tai.

- địa điểm xây dựng: thường là nhà chia lô nằm cạnh trục đường giao thông quốc lộ liên xã, liên
huyện. đây là loại nhà xây tường gạch, khung btct chịu lực, cao 1 tầng có sàn lửng cao từ 3m-3.3m.
sàn lửng này vừa là nơi ngủ vừa là nơi cất trữ lương thực cho những ngày mưa ngập sau bão. khu vệ
sinh khép kín. mái lợp tôn trên hệ vì kèo sắt
- đa số các công trình nhà ở ở miền trung đã xuống cấp và được cải tạo, xây dựng mới  theo hướng
duy trì các hình thức kiến trúc truyền thống như nhà 2 mái dốc, có mái hiên che nắng, không gian thờ
cúng trong nhà và ngoài trời, cửa sổ, cửa đi có kích thước vừa phải, có thể  đóng kín hoặc 2 lớp
chớp kính để chống chọi với mưa bão.
- Tuy nhiên tính bền vững và  của các công trình nhà ở cải tạo hoặc xây mới còn có nhiều bất cập,
Đặc biệt là  các ngôi nhà  ở các vùng giớ bão, ngập lụt. người dân do điều kiện kinh tế khó khăn
thường tự xây nhà với hiểu biết hạn chế về kết cấu nên những ngôi nhà mới xây xong thường dễ dàng
bị phá hủy trong đợt bão lũ tiếp theo.
- Tính thẩm mỹ của các công trình nhà ở nông thôn cải tạo hoặc xây mới ở miên trung cũng không
có giá trị cao.  Các ngôi nhà cũ do bị khống chế bởi  công nghệ xây dựng cũ nên thường có không
gian nhỏ hẹp. Việc cải tạo, cơi nới mở rộng không gian ở tạo nên sự lộn xôn trong kiến trúc nhà ở
nông thôn mới
- việc áp dụng công nghệ xây dựng mới cũng trở nên phổ biến. Các vật liệu cũ như khung kết cấu gỗ,
Mái lá, vách nan tre, vách đất được thay thế bằng vật liệu bền hơn như btct,  gạch, thép. tuy nhiên việc
làm này thiếu sự tinh tế phần nào làm mất đi bản sắc kiến trúc bản địa vốn được tạo thành bởi các vật
liệu  địa phương. Điều này có tác động xấu lên diện mạo nhà ở. Do đó phương án thiết kế cần đề cao
việc sử dụng vật liệu địa phương một cách phù hợp để có thể vừa đảm bảo tính bền vững, thẩm mỹ và
bảo tồn các đặc trưng kiến trúc truyền thống của vùng miền
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 phần nghiên cứu cơ bản

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ

kt - 05
giải pháp XÂY DỰNG NHÀ ở VÙNG THIÊN TAI MIỀN TRUNG

QUY HOẠCH

giải pháp XÂY DỰNG nhà ở vùng thiên tai miền trung: quy hoạch

để hạn chế sự phá hoại,giảm thiểu ảnh hưởng của gió bão, mang lại hiệu quả cao

áp lực dương

áp lực âm

hướng gió chính

mặt bằng luồng gió xung quanh một ngôi nhà

1. quy hoạch :
- việc hình thành các điểm dân cư dựa trên nguyên tắc đảm bảo an toàn trong mọi điều kiện thiên tai, thời tiết.  thuận lợi cho xây dựng, có đủ nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất, có cơ sở hạ tầng kỹ
thuật-xã hội đồng bộ và có chất lượng. dựa trên đặc điểm địa hình, khí hậu, hình thái canh tác, tập quán sinh hoạt để phân khu chức năng và xác định quy mô các điểm phục vụ công cộng, dịch vụ.
- lợi dụng địa thế và địa hình làm thay đổi tốc độ, hướng gió để giảm tác hại của gió đến công trình
- xây dựng nhà tập trung thành cụm và bố trí các nhà nằm so le nhau để cản luồng gió bão, mang lại hiệu quả cao. nhà chính nên quay hướng nam dựa trên cơ sở xem Xét điều kiện khí hậu là có gió nóng
tây nam, gió lạnh đông bắc, lưu ý gió đông nam vừa là gió mát vào mùa hè nhưng lại là hướng gió bão chính vào mùa mưa lũ.
- Để việc bố trí hướng nhà được thuận tiện, mạng lưới đường giao thông nên tổ chức dạng xương cá với các trục đường chính liên thôn chạy theo hướng Tây Bắc Đông nam, hoặc bắc nam, và các
đường xóm chạy theo hướng đông Tây. các đường này cùng hướng với độ dốc chung của toàn khu vực từ Tây sang Đông, hướng về phía biển, kết hợp với hệ thống cống hoặc kênh mương thoát nước
giúp cho nước thoát nhanh vào mùa lũ.
- Đối với các đường giao thông chính chạy theo hướng vuông góc với hướng dốc chính của địa hình, có cao độ cao hơn địa hình xung quanh, cần lưu ý tổ chức các khẩu độ thoát lũ phù hợp để tránh
việc các đường giao thông biến thành đập ngăn nước, cản trở việc thoát nước lũ.
- KHU VỰC CHĂN NUÔI TẬP TRUNG CẦN Bố TRÍ ở cao độ THẤP HƠN KHU VỰC ở Để KHÔNG GÂY ¤ NHIỄM CHO KHU VỰC này. kHU TRỒNG TRỌT Có THỂ Bố TRÍ GẦN KHU CHĂN NUÔI Để TẬN DỤNG TỐT CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP
TRONG SẢN XUẤT

hướng gió chính

- mô hình điểm dân cư dạng tập trung
phát triển dọc hai bên đường giao
thông, cụm các công trình công
cộng bố trí ở trung tâm với bán kính
phục vụ không quá 2km. dạng mô hình
này thích hợp cho cụm dân cư nhỏ và
trung bình.

trung tâm công cộng

đất ở

- mô hình điểm dân cư dạng mảng: áp dụng cho các khu đất tương đối
bằng phẳng, mạng lưới giao thông khép kín. trung tâm công cộng
nằm tại trung tâm điểm dân cư, tiếp giáp với đường giao thông chính
và các đường khu vực. loại hình naỳ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ
chức đời sống và sản xuất. khu ở tập trung thành nhiều lớp nằm ở hai
bên đường, bố cục quy hoạch chia thành các nhóm ở lớn, nhỏ sắp
xếp cạnh nhau. nhóm ở có thể bố trí so le hoặc thành mạng ô cờ. nhà
ở được bố trí tập trung thành cụm, theo kiểu thôn, xóm và sắp xếp so le
nhau để giảm đi ảnh hưởng của gió bão.

trung tâm công cộng

đất ở

xây dựng nhà tập trung thành cụm và bố trí các nhà nằm so le nhau

hướng nước chảy

đường nội bộ
khu ở

hướng dốc địa hình

kênh mương thoát nước

đường chính liên thôn
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 phần nghiên cứu cơ bản

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ

giải pháp XÂY DỰNG nhà ở vùng thiên tai miền trung: sơ đồ tổ chức tổng mặt bằng

kt - 06

phòng ngủ

sảnh
(hiên)

khu vệ
sinH

bộ phận cố định bộ phận tách rời
hoặc ghép liền

phòng
khách

SẢNH
trước

bếp + phòng ăn

NGỦ
NAM

NGỦ NỮ

SẢNH
SAU

p. THê

Không gian
sh chung

Không gian  riêng tư

kho
lương thực

bếp
+ phòng ăn

SÂN sau
kho, sx phụ

phòng ngủ
kết hợp nơi trú ẩn khi

có thiên tai

sảnh
(hiên)

bếp
phòng ăn

khu vệ
sinh

bộ phận cố định

Kho lương thực

bộ phận
tách rời

hoặc
ghép liền

bếp +
phòng ăn

SẢNH
SAU

vệ sinh

sân trước

không gian
biến đổi

phòng thờ
+phòng khách

không gian cố định

phòng thờ
+phòng khách

bộ phận tách rời hoặc ghép liền

cửa hàng
buôn bán

sân trước

kho
sản xuất

phụ

khu
chăn nuôi

sân sau

không gian cố định

vệ sinh

phòng
khách
+ thê

SẢNH
trước

không gian
biến đổi

cửa hàng
buôn bán

kho
sản xuất

phụ

khu
chăn nuôi

sân sau

Không gian
sh chung

phòng ngủ kết
hợp nơi trú ẩn
khi có thiên tai

Không gian  riêng tư

giải pháp XÂY DỰNG NHÀ ở VÙNG THIÊN TAI MIỀN TRUNG
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC TỔNG MẶT BẰNG
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 phần nghiên cứu cơ bản

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG nhà ở VÙNG THIÊN TAI miền trung
một số giải pháp tổ chức tổng mặt bằng

kt - 07

không gian ở
sinh hoạt

npnc

1.nhà chính kết hợp kinh
doanh. nhà phụ độc lập

kd

2.nhà chính kết hợp nhà phụ.
kinh doanh độc lập

npnc

3.nhà chính , nhà phụ, kinh
doanh độc lập với nhau

nckd np kd

1.nhà chính kết hợp kinh
doanh. nhà phụ độc lập

dạng nhà kiểu này có địa điểm ven đường giao thông liên xã, liên huyện. khuôn viên chia lô nhỏ, kết
hợp kinh doanh, không gian kinh doanh bố trí sát đường. không gian ở lùi về phía sau, bao gồm nhà
chính, nhà phụ, sân...

cửa hàng
dịch vụ

phục vụ sx
nông nghiệp

đường giao thông

sân đa năng

cửa hàng
dịch vụ

không gian ở
sinh hoạt

phục vụ sx
nông nghiệp

đường giao thông

sơ đồ bố cục chức năng
dạng nhà ở kết hợp cửa hàng buôn bán, dịch vụ nhỏ

1 2

4

5

7

3

6

8

ghi chú:

1. nhà chính
2. nhà phụ
3. cửa hàng
4. chuồng trại
5. sân phơi
6. giếng nước
7. vườn cây
8. cổng chính

1 2

3

4

3

8

5

6
7

1

3

24

5

6

8

sơ đồ bố cục chức năng
dạng nhà ở kết hợp KT TRANG TRẠI, sản xuất phụ

 ở sinh hoạt

kho, nơi
làm sx phụ

sân làm
sx phụ

phục vụ sx
nông nghiệp

đường giao thông

sân làm sx phụ

kho, nơi
làm sx phụ

đường giao thông

đường giao thông

1.nhà chính kết hợp nhà phụ.
nơi sản xuất phụ độc lập

npnc

2.nhà chính , nhà phụ, sản
xuất phụ độc lập với nhau

ncsx np kd

dạng nhà kiểu này có địa điểm ven đường giao thông. khuôn viên chia lô, không gian sản xuất phụ
bao gồm các mặt hàng phi nông nghiệp-nông nghiệp. tùy thuộc vào loại hàng để có phương án bố
trí nơi sản xuất, chỗ tập kết, kho bãi... không gian ở bao gồm nhà chính, nhà phụ, sân...

1 2

3

4
6

5

7

không gian ở
sinh hoạt

sân làm sx phụ

kho, nơi
làm sx phụ

8

1

2

35

6

7

8

1
23

4

5 7

6

8

ghi chú:

1. nhà chính
2. nhà phụ
3. nhà sx
4. chuồng trại
5. sân làm sx
phụ
6. giếng nước
7. vườn cây
8. cổng chính

không gian ở
sinh hoạt

LỐI VÀO CHÍNH

giải pháp XÂY DỰNG nhà ở vùng thiên tai miền trung: MỘT Số GIẢI PHÁP Tổ CHỨC TỔNG MẶT BẰNG

NO.17-MT.TN.01-15
NO.17-mt.NV.04-15
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 phần nghiên cứu cơ bản

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ

kt - 08

sơ đồ bố cục chức năng dạng nhà vườn và nhà thuần nông

không gian ở sinh
hoạt, giao dịch

vườnao chuồng chuồngvườn ao vườn

ao

chuồng

về không gian: 2 dạng nhà này có chức năng tương đương nhau
+ dạng nhà vườn: thường được quy hoạch thành nhóm riêng, ở những nơi có điều kiện thuận tiện cho việc làm vườn, kết hợp chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp. đất nhà ở là cố định, ngôi nhà được hòa
mình vào khu vườn, đảm bảo các chức năng ở và sinh hoạt bình thường ngoài ra còn có  chức năng phục vụ cho việc làm vườn trong mối quan hệ sinh thái. đất làm vườn và chăn nuôi chỉ được sử
dụng theo mục đích đã định sẵn (không được xây dựng nhà ở)
+ dạng nhà thuần nông: tồn tại 2 loại
- loại đơn thuần chỉ để ở: chỉ có chức năng ở, sinh hoạt không có nhu cầu kinh doanh, sản xuất phụ. nghề chính là làm nông nghiệp, đất canh tác thường được phân riêng trong khu ruộng chung của
làng, xã
- loại có chức năng ở gắn liền với ruộng nằm cạnh nhà (loại này thường là đất xen kẽ với các loại nhà khác, đất do cha ông để lại), loại này chiếm tỷ lệ nhỏ.

đất sản xuất
nông nghiệp

không gian ở sinh
hoạt, giao dịch

không gian ở sinh
hoạt, giao dịch

vườn chuồng

1
2

4 6

3

8

5

7

ghi chú:

1. nhà chính
2. nhà phụ
3. ao
4. chuồng trại
5. sân phơi
6. giếng nước
7. vườn cây ăn quả
8. cổng chính

1
24

8

3

7

5

6 1

2 4
3

7

7

6

8

LỐI VÀO CHÍNH

không gian ở sinh hoạt, giao dịch

giải pháp XÂY DỰNG nhà ở vùng thiên tai miền trung: MỘT Số GIẢI PHÁP Tổ CHỨC TỔNG MẶT BẰNG

NO.17-MT.TN.01-15
NO.17-mt.NV.04-15

GIẢI PHÁP XÂY DỰNG nhà ở VÙNG THIÊN TAI miền trung
một số giải pháp tổ chức tổng mặt bằng
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 phần nghiên cứu cơ bản

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ

giải pháp xÂY dựNG nhà ở vùng thiên tai MIỀN TRUNG
vị trí xây dựng, hình khối công trình

giải pháp XÂY DỰNG nhà ở vùng thiên tai miền trung: vị trí xây dựng; hình khối công trình

trồng cây cản lũ quét

chọn vị trí tốt, lơi dụng địa hình để tránh gió thổi trực tiếp vào nhà, tận
dụng lợi thế vật cản gió như cây xanh, gò đồi để giảm tác động trực
tiếp của gió bão. trồng cây tre, cây lá kim, cây có rễ ăn sâu dưới nước
hoặc cây có tán (tán cao cách mặt đất 3m và cách nhà 10m để chắn
gió cho ngôi nhà nhưng không gây nguy hiểm khi cây đổ. ở vùng đồi núi
nên tận dụng địa hình cao thấp, sử dụng bức tường đất thiên nhiên có sẵn
để bảo vệ, chắn gió cho ngôi nhà.

gió

hình khối công trìnhvị trí xây dựng

hình khối công trình cần gọn gàng
đơn giản như hình vuông, hình chữ nhật
để giảm sự cản gió. nhà quá dài và
móng dễ dàng bị phá hoại, chiều dài
không quá 2.5 lần chiều rộng. không
nên xây nhà quá cao, cản nhiều gió, áp
lực tác động lên tường càng lớn, khả
năng phòng chống lại bão lũ càng kém.
tránh xây nhà có nhiều khối dính liền
nhau, xây nhà hình chữ t, chữ l vì loại
này hay cản gió, tạo luồng gió xoáy
cục bộ, các cấu tạo dễ bị phá hủy.

dạng địa hình miền núi dốc

dạng địa hình vùng đồng bằng

nhà hướng chính nam

gió hướng đông nam
mát vào mùa hè

gió hướng đông bắc
lạnh vào mùa đông

gió tây nam
khô nóng vào mùa hè

l

l

2.5l

l

mực nước lũ cao nhất

cửa thoát hiểm mái

không gian cư trú khi bị ngập nước

gác xép làm kho

trong một ngôi nhà nên có một bộ phận xây kiên cố  để làm chỗ trú ẩn khi xẩy ra
thiên tai, bão lũ. giải pháp làm thường là:
- đổ 1 gian có mái bằng bê tông
- đổ nửa gian có mái bằng bê tông (có thể kết hợp với hiên của ngôi nhà)
- xây ở gian giữa 2 bức tường ngang rộng khoảng 1m, có tấm bê tông đặt ở trên kết
hợp làm bàn thờ, cũng là nơi trú ẩn khi có bão.

1 gian có mái bằng bê tông 1/2 gian có mái bằng bê tông

- đối với nhà ở 1 tầng tại các khu vực ít bão, nước ngập ngắn ngày nên dùng giải
pháp gác xép trên cao làm kho chứa lương thực chống ẩm mốc

- đối với nhà ở 1 tầng tại các khu vực thường xuyên bị bão, nước ngập dài ngày sau
bão nên dùng giải pháp tầng lửng là nơi trú ẩn của người và gia súc khi bị ngập
nước, đồng thời cũng bảo vệ tác động ngang của bão đối với ngôi nhà.
tổ chức cửa thoát hiểm trên mái cho người khi có cứu hộ

kt - 09

tầng lửng

l

r

l / r = 2,5 / 1

NO.17-MT.TN.01-15
NO.17-mt.NV.04-15
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cửa đi, cửa sổ

 phần nghiên cứu cơ bản

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ

giải pháp xây dựng nhà ở VÙNG THIÊN TAI MIỀN TRUNG
cửa

giải pháp XÂY DỰNG nhà ở vùng thiên tai miền trung: cửa

kt - 10

- kích thước các ô cửa ở tường đối diện phải
bằng nhau để gió có thể dễ dàng thoát ra ngoài
qua ô cửa đối diện.
- tránh bố trí các cửa lệch nhau, gió vào nhà
không thoát ra ngoài, tạo gió quẩn trong nhà
gây áp lực lên tường đối diện và mái
- không bố trí cửa tại các vị trí áp lực tăng
cường

mặt cắt ngang mặt cắt dọc

l1 l2x1 x2 x3

b

a

a

90
0

h1
h2

h

90
0 

+ 
h1

h2
h

b

mặt cắt a-amặt bằng

-cửa đi, cửa sổ và các lỗ trống đóng vai trò quan trọng khi có bão. Khi
cửa bị tung ra, gió ập vào nhà  tạo nên luồng gió xoáy tác động vào
tƯờng và thốc lên mái
-khuôn cửa phải có thép đuôi cá và cửa phải chèn cẩn thận vào tƯờng
-nên dùng cửa sổ đẩy ngang, cửa lật  chống gió bão va đập

l1 l2x1 x2 x3

cửa sổ đẩy ngang chống gió lùa

 cách bố trí đúng: gió vào nhà đƯợc
thoát ra ngoài qua lỗ cửa đối diện mặt bằng gió tác động

tác động của gió bão lên nhà qua hệ thống cửa

* bịt kín cửa và các khe hở giữa đỉnh tường và mái (nếu là mái tôn hoặc mái
ngãi)
- dán cửa kính bằng băng dính bản rộng để giảm thiểu tối đa kính bị vỡ khi
có gió. cài, chốt các cửa đi, cửa sổ bằng tre, gỗ... đề phòng gió giật làm
tung cửa
- vị trí cửa không nên bố trí sát mép tường. mép cửa phải cách mép tường
tối thiểu 70cm.

cách bố trí sai: gió vào nhà không thoát ra ngoài tạo gió
quẩn trong nhà gây áp lực lên tƯờng đối diện và mái

không bố trí cửa tại vị trí áp lực tăng cƯờng

tác động của gió lên cửa sổ 

gió thổi chính diện nằm phía sau gió

đối với cửa sổ đối mặt với
hướng gió đến áp lực gió
có xu hướng xô cửa vào
phía bên trong nhà

đối với cửa sổ nằm phía dưới
gió, áp lực gió có xu hướng
xô cửa ra phía bên ngoài nhà

áp lực tác động lên các
mối khung sẽ là từ ngoài

vào trong

áp lực tác động của gió sẽ nhỏ hơn
nếu cửa có nhiều mối liên kết hơn

áp lực tác động lên các
mối khung sẽ là từ trong ra

ngoài

NO.17-MT.TN.01-15
NO.17-mt.NV.04-15
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mặt bằng

- cửa sổ mái như một bộ phận của mái, phải có bản lề,
chốt chắc chắn, dễ mở thoát người khi khẩn cấp.
- đảm bảo cửa sổ mái không quá lớn (phần yếu nhất của
mái), nhưng cũng phải rộng vừa đủ cho người thoát ra.

cửa sổ mái
mở ra

cửa sổ mái Là NƠI thoát người KHI Lũ DÂNG CAO

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ

giải pháp XÂY DỰNG nhà ở vùng thiên tai miền trung: cửa sổ mái

kt - 11

 phần nghiên cứu cơ bản

- tầng tum chỉ cần giới hạn là ô thang trên mái có tác dụng là nơi
thoát ngưòi khi có lũ dâng cao đồng thời là lối lên sân thượng

CẤU TẠO CỬA SỔ THOÁT NGƯỜI TRÊN MÁI (TRƯỜNG HỢP MÁI DỐC)

- đối với mái dốc, cửa sổ mái có chiều dài L bằng khoảng cách 2 xà gồ
mái, khung cửa gắn trực tiếp lên 2 xà gồ. trường hợp 2 xà gồ xa nhau, mà
chiều dài L của cửa sổ không cần thiết lớn vậy, cần bổ xung thêm xà gồ
để bắt khung cửa sổ lên
- chiều rộng H của cửa sổ mái đủ đảm bảo thoát người khi có lũ dâng

tầng trệt

tầng tum

cỬA THOÁT NGƯỜI
RA TẦNG TUM

mái bằng btct

sân thượng

tum thang

mái tum

mặt cắt a-a

giằng tường btct
vị trí lanh tô cửa

l
l

l

w

mặt cắt a-a

a

l

w

khuôn cửa mái
gắn trên hai xà
gồ đỡ mái

bản lề cửa

a

mặt bằng tum thang

a

a

45
0

mặt bằng

giải pháp xây dựng nhà ở VÙNG THIÊN TAI MIỀN TRUNG
cửa Sổ MÁI

NO.17-MT.TN.01-15
NO.17-mt.NV.04-15

TRƯỜNG HỢP MÁI BẰNG BÊ TÔNG CỐT THÉP
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30
 - 

45

o o

mái nhà

mái hiên rời

mái hiên rời

mái nhà chính

mái hiên rời

 mái

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ

giải pháp XÂY DỰNG nhà ở vùng thiên tai miền trung: mái, mái hiên

kt - 12

- mái nhà tốt nhất là mái BTct, mái khối HÌNH thang
tam giác
- mái nhà dễ bị bão phá hoại nhất khi mái dốc từ 5 -10
- mái nhà không đua ra khỏi tường quá nhiều
+  b < 50 cm ( khi diềm mái có trần )
+  b < 30 cm ( khi diềm mái không có trần )
- nếu làm nhà mái ngói phải có trần, độ dốc mái
trong khoảng 30 - 45  để hạn chế tối đa áp lực gió
và đảm bảo thoát nước mái

- đối với nhà có độ dốc mái lớn, khi có
bão phải:
+ đặt các bao cát ép sát mái, buộc vào
các dây vắt qua đỉnh mái chống trôi
trượt.
+ bao cát đóng lỏng (15-20kg) đặt lên
đầu hoặc mép tiếp giáp của các tấm,
cách nhau 1.5m ở vùng giữa mái; 1m ở
xung quanh mái (tốt nhất gần chỗ các
xà gồ, vì kèo)

- đối với nhà có độ dốc mái nhỏ, khi có
bão phải:
+ xếp trực tiếp các bao cát lên mái, bao
cát đóng lỏng (15-20kg) đặt ép sát mái
lên đầu tấm hoặc mép tiếp giáp của các
tấm, cách nhau khoảng 1.5m ở vùng
giữa mái; 1m ở xung quanh mái (tốt nhất
gần chỗ các xà gồ, vì kèo)

b

b

mái hiên:
- không nên làm mái hiên ở đầu hồi hay góc nhàed
- không làm mái hiên đưa ra rộng, mái hiên không
xây liền với mái chính. nên làm thêm trần phẳng và
trần sát mái để gia cường cho mái hiên
- làm mái hiên bằng giàn hoa, giàn bí nhưng cột tách
mái
- bờ mái rất dễ bị phá hoại, nên xây bờ chắn mái

xây bờ chắn máihiên không xây
liền với mái nhà

nên tách mái hiên ra khỏi mái nhà chính

không nên để phần hiên nhô ra khỏi tường

vùng nguy hiểm 1
vùng nguy hiểm 2
vùng nguy hiểm 3

0.2d
0.2d

0.2d

0.1d

0.1d

0.1d

0.1d

o o

- đặt lên mái các thanh nẹp đặt cách
nhau 1.2-1.5m (mái fibro) hoặc 1.5-2m (mái
tôn)
- bắt vít cường độ cao, đục lỗ tại đỉnh
múi tấm lợp, xâu thép O2 buộc thanh nẹp
vào xà gồ cách nhau 0.5-0.7m
- thanh nẹp: thanh thép O>14, thép góc,
gỗ, tre luồng bổ đôi...
- chỉ nên áp dụng cho nhà có tường kèo
chắc chắn.
- xây bờ nóc mái bằng viên úp nóc và
vữa xm cát tỷ lệ 1:3
- xây bờ chảy mái: 1 hàng gạch đôi, 1
hàng gạch đơn, vữa xm cát tỷ lệ 1:3
- xây con chạch mái: 1 hàng gạch đơn,
vữa xm cát tỷ lệ 1:3 cách nhau khoảng
1.5m

 phần nghiên cứu cơ bản

nhà mái khối hình thang tam giác chịu đựng sức gió tốt nhất

giải pháp xây dựng nhà ở VÙNG THIÊN TAI MIỀN TRUNG
MÁI, MÁI HIÊN

NO.17-MT.TN.01-15
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trần hiên

diềm mái có trần

ngói máy
loại nhỏ

nan tre 

ngói máy
loại nhỏ

xây chèn 
sát ngói

nan tre 30 cm
cách nhau 1,5 cm
để chét vôi rơm

chét vôi rơm

GÁC LỬNG vừa đóng vai trò làm nơi trú ẩn, vừa đóng vai trò làm giằng
tường tăng độ vững chắc cho khung nhà

chiều cao h của gác  lửng phụ thuộc vào mực nước lụt cao nhất của khu vực có thể dâng trong những năm gần đây, và h>2700 đảm bảo là chỗ
trú ẩn an toàn khi có bão lũ. ĐỐI VỚI NHÀ Ở CÓ TƯỜNG HOẶC KHUNG NHÀ CHẮC CHẮN THÌ CÓ THỂ TẬN DỤNG KHUNG HOẶC TƯỜNG NHÀ ĐỂ LÀM GIÁ ĐỠ
ĐỘC LẬP. GÁC LỬNG LÀM NƠI Ở, CẤT TRỮ LƯƠNG THỰC KHI NƯỚC NGẬP DÂNG CAO. ƯU ĐIỂM LÀ DẼ THI CÔNG, KINH PHÍ THẤP, THUẬN TIỆN CHO VIỆC DI
CHUYỂN NGƯỜI LÊN Ở. MÔ HÌNH NÀY CHỈ THỰC HIỆN ĐƯỢC VỚI NHỮNG NƠI BỊ NGẬP NÔNG VÀ CĂN NHÀ CÓ ĐỦ CHIỀU CAO CẦN THIẾT.

giằng trung gian
gác lửng btct kết hợp

sàn gác lửng btct

h 
> 

27
00

dầm gỗ hoặc thép

sàn lát gỗ

  gác lửng bằng bê tông cốt thép gác lửng bằng gỗ hoặc thép

kết cấu đơn giản, thi công dễ dàng và nhanh chóng, tận dụng được
các vật liệu địa phương.

sàn lát gỗ

dầm gỗ hoặc
thép hình

khoét tường, chèn bê tông sỏi
sâu 100-200

nền tôn cao,chống lụt ở mức thấp

bản mã neo vào tường tại vị
trí dầm bằng vít nở thép

 trát vật liệu
chống thấm nước vật liệu trát

chống thấm nước
vật liệu trát

chống thấm nước

mực nước lụt

< 
20

0

< 
20

0

< 
20

0

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ

kt - 13

 phần nghiên cứu cơ bản

giải pháp XÂY DỰNG nhà ở vùng thiên tai miền trung: trần, gác lửng

dầm tre hoặc gỗ, 2 đầu chôn
vào tường cách 50-60 cm

giải pháp xây dựng nhà ở VÙNG THIÊN TAI MIỀN TRUNG
TRẦN, GÁC LỬNG
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gia cường hệ tam giác ngang và đứng của khung sườn

tường gạch

trụ gạch

giằng tường

- bổ trụ để làm giảm chiều dài bức tƯờng (áp dụng cho tƯờng đầu
hồi)
- làm giằng đỉnh tƯờng giằng trung gian và giằng chân tường
để giảm bớt chiều cao
- tác dụng: làm tăng khả năng chịu lực của khung nhà trước
lực  tác động của gió bão

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ

một số biện pháp gia cố
để giảm thiểu tốc mái, đổ nhà

một số biện pháp gia cố để giảm thiểu tốc mái, đổ nhà

kt - 14

 phần nghiên cứu cơ bản

-về tổng thể cần có liên kết chặt chẽ, liên tục cho kết cấu từ móng đến máI theo 2 phương ngang và thảng đứng
- sử dụng kết cấu khung chịu lực, hệ thống giằng cứng trong các mặt phẳng của khung, tăng khả năng chịu lực xô ngang và chống rung cho công trình. tranh những dạng mái tạo dòng rối cục bộ,
nên dùng mái hiên rời, giảm sự thò DÀI của mái.
- tăng cường kết cấu xung quanh những phòng quan trọng, đòi hỏi an toàn nhất, phòng trú ẩn cho người và gia súc khi có thiên tai xảy ra. không nên có bức tường quá rộng mà không được gia cố,
bước gian của nhà bằng chiều cao của tường.
- kết cấu cần vững chắc, đơn giản, ổn định, chống được gió bão theo hướng công nghiệp hóa, hạ giá thành xây dựng. ưu tiên hệ kết cấu cột, dầm tạo ra lưới không gian có độ cứng tốt, kết cấu đơn
giản rõ ràng, khoảng cách giữa các thanh xà gồ, kèo trên khung mái phải hợp lý. nên dùng cột chống đứng trong nhà và các vùng mở rộng.
- có 3 nguyên tắc xây dựng cơ bản áp dụng cho công trình trong vùng gió bão đảm bảo yêu cầu các bộ phận cùng chịu tải trọng khi chịu áp lực của gió bão: "neo - giằng - liền khối"

1. phần móng:
- tùy thuộc vào khả năng chịu lực nền đất mỗi nơi. phải có
giằng móng btct đặt trên móng gạch chạy xung quanh nhà

2. phần thân:
- đổ giằng tường kết hợp lanh tô (trên cửa đi, cửa sổ) chạy xung quanh nhà. các bức tường gạch dài cần được tăng cường độ cứng
bằng bổ trụ hoặc bố trí các dầm, các cột liên kết bằng btct. khi tường yếu phải có giằng chéo trong tường và các góc tường.
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con trạch

bờ nóc

bờ chảy

bao cát

nhà ở vùng thiên tai
tại miền trung và miền tây nam bộ

một số biện pháp gia cố để giảm thiểu tốc mái, đổ nhà

kt - 15

 phần nghiên cứu cơ bản

3. phần mái:
* neo bằng giằng chữ a và thanh chặn:
đặt các thanh chặn ngang bằng tre, luồng, gỗ, thép... lên
mái cách nhau 1m. đặt tiếp các giằng chữ a cách nhau
2.5m, buộc thanh chặn vào giằng bằng dây thép hoặc dây
thừng. dùng thừng, chão, dây thép có O>4mm neo giằng
chữ a vào các cọc đóng xuống đất sâu 1-1.5m

* chống tốc mái bằng con trạch:
- các viền mái phải xây bờ chắn mái bằng gạch, chát vữa
láng xi măng để ghim bờ mái chặt vào tường
- xây con trạch chặn trên mái ngóikhoảng cách giữa các
con trạch từ 1,2 - 1,5 m
- chèn vữa mác 50# vào 3 hàng ngói theo chu vi mái ngói

* chống tốc mái bằng cây tre, gỗ, bao cát
- dùng bao cát trọng lượng khoảng 10 - 20 kg đặt theo chu
vi mái và dọc theo các xà gồ, khoảng cách giữa các bao
cát từ 0,8 - 1,2m. các bao cát được buộc với nhau bằng dây
thừng và được vắt qua nóc mái

* mái hiên có các vỉa cách nhau 0.9 -1.2m ( dùng nơi có gió
lớn)
- có thể xây những hàng gạch vuông với bờ nóc, cách
nhau 0,9-1,2m để gia cố máI NGÓI.
- còN Có THỂ Để CÁC BAO CÁT TRÊN MÁI, TÁC DỤNG Đè NGÓI
XUỐNG

giằng đỉnh tường

giằng trung gian

giằng chân tường

2700 - 3000

vị trí đặt cốt sắt làm vật liệu liên kết giữa móng, cột, vì kèo

20
0 

- 2
20

30
0 

- 3
30

2700 - 3000

cốt sắt

18
0

20
0-3

30

200-330

tường gạch

trụ gạch

cốt sắt

trụ gạch

200-330

18
0

trụ bê tông chỉ hỗ trợ chịu lực
cho 1 cánh tường

trụ bê tông chỉ hỗ trợ chịu lực
cho 2 cánh tường

 các trụ bê tông phải được đặt ở đúng góc tường

gia cố bằng trụ bê tông

gia cố bằng trụ gạch

gia cố cột bổ trụ tường gạch có thể thêm cốt sắt để làm vật liệu liên kết giữa
móng, cột , vì kèo.

một số biện pháp gia cố
để giảm thiểu tốc mái, đổ nhà
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